
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“Một số phương pháp sử dụng hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Sinh học lớp 6 ở tr​ường  THCS Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”
I. MỞ ĐẦU


1.  Lý do chọn đề tài
Cuộc sống của chúng ta biết bao điều kì thú sảy ra mà đôi khi ta không thể  giải thích hết. Bộ môn Sinh học có tác dụng trợ giúp chúng ta trong vấn đề đó, tuy nhiên ở mỗi cấp học, mỗi lớp học chỉ dừng lại ở mức độ nào đó. Ví dụ: Sinh học 6 giúp ta giải thích về thế giới thực vật, Sinh học 7 giải thích cho ta về thế giới động vật, Sinh học 8, 9 giúp chúng ta có những kiến thức bổ ích về con ngư​ời. 

Mặt khác định h​ướng đổi mới phư​ơng pháp dạy học đã đư​ợc pháp chế hoá trong luật giáo dục “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi d​ưỡng phư​ơng pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” 

Việc sử dụng hiệu quả hình thức hoạt động nhóm sẽ tạo cơ hội cho học sinh hợp tác thảo luận để học hỏi, tiếp thu kiến thức lẫn nhau, đồng thời giúp các em có  điều kiện thi đua học tập,  tạo không khí học tập thoải mái, tự nhiên, không gò bó.

Xuất phát từ thực tế khách quan và những lý do  trên tôi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm  “Một số phương pháp sử dụng hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Sinh học lớp 6 ở tr​ường  THCS Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”  Năm học 2019 - 2020  để có thể giúp các em học sinh học tốt hơn về  môn sinh học nói chung và môn sinh học 6 nói riêng để từ đó các em học sinh vận dụng được những  kiến thức đã học vào thực tế.


2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài này là tạo cho các em sự hứng thú, say mê học tập, tìm tòi kiến thức mới. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Giúp cho những học sinh còn hạn chế về kỹ năng dễ dàng tiếp thu bài, còn các em khá giỏi có điều kiện vươn lên trong học tập, kích thích sự tò mò của học sinh. Trong sách giáo khoa có các kênh hình ở từng bài phù hợp với từng nội dung, từng phân môn. Do vậy muốn đạt hiệu quả cao trong tiết học thì giáo viên phải làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ giảng dạy và cũng tránh sự nhàm chán ở học sinh.

3. Đối tượng
 - Chuyên đề được áp dụng trong giảng dạy môn sinh học 6 Trường THCS Đạo Viện năm học 2019 -2020.

4. Kế hoạch nghiên cứu
	STT
	Thời gian từ ….. đến……..
	Nội dung công việc
	Sản phẩm

	1
	Từ 15/9/2019 đến 30/9/2019
	Chọn đề tài, viết đề cương nghiên cứu
	Bản đề cương chi tiết

	2
	Từ 01/10/2019 đến 12/10/2019
	Đọc tài liệu lý thuyết về cơ sở lý luận
	Sản phẩm và các bài soạn

	
	
	Khảo sát thực trạng, tổng hợp số liệu thực tế.
	 Số liệu khảo sát đã xử lý

	3
	12/10/2019 đến 30/10/2019
	Trao đổi với đồng nghiệp đề xuất các phương pháp, các sáng kiến
	Tập hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

	
	
	Áp dụng thử nghiệm
	Hoạt động cụ thể

	4
	01/11/2019 đến 21/11/2019
	Hệ thống hoá tài liệu
	Bản nháp báo cáo

	
	
	Xin ý kiến đồng nghiệp
	

	5
	22/11/2019 đến 15/12/2019
	Hoàn thiện báo cáo
	Bản báo cáo chính thức

	
	
	Nộp hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở
	



5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp nghiên cứu các tài liệu liên quan đến bộ môn Sinh học 
- Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.. 
II. NỘI DUNG
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN
1.1. Một số khái niệm về phư​ơng pháp dạy học liên quan:

* Quan niệm về phương pháp dạy học:

Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động của giáo viên trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động học tập nhằm giúp học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học

* Khái niệm về phương pháp tích cực:

Phư​ơng pháp dạy học tích cực là cách dạy hư​ớng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động 

Để nhấn mạnh điều này có tác giả dùng “Phương pháp tích cực” đòi hỏi phát huy tính tích cực của cả người dạy và người học. Thực chất phư​ơng pháp tích cực đòi hỏi ngư​ời dạy phải phát huy tính tích cực chủ động của người học  

1.2. Một số vấn đề về đổi mới phư​ơng pháp dạy học Sinh học ở  trường THCS:

* Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm:

Sự hợp tác trong nhóm phải dựa vào sự đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm, không được ỷ lại vào ngư​ời khác, mỗi ng​ời đều phải tư duy một cách tích cực. Do vậy phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm  gồm các  bước:

- Làm việc chung cả lớp:

+ Giáo viên nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức

+ Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ

+  Hướng dẫn cách làm việc của các nhóm

- Làm việc theo nhóm:

+ Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc rồi trao đổi trong nhóm

+ Cử nhóm trưởng điều khiển hoạt động của nhóm, cử thư​ kí ghi chép

+ Thư kí đại diện cho nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm

- Thảo luận tổng kết trước lớp

+ Đại diện nhóm lần lư​ợt báo cáo kết quả

+ Thảo luận chung 

+ Giáo viên giúp học sinh hoàn thiện và đặt vấn đề tiếp theo
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến
- Cùng với việc thay đổi nội dung sách giáo khoa dẫn đến việc thay đổi phương pháp, phư​ơng tiện cho quá trình dạy học phù hợp với nội dung đổi mới. Cơ sở vật 

- Cơ sở vật chất quan trọng để phục vụ cho công tác giảng dạy là phư​ơng tiện, thiết bị dạy học. Nhà trường được đầu tư, trang sắm tương đối đầy đủ đồ dùng thiết bị, các phương tiện dụng cụ thí nghiệm. Song bên cạnh đó còn một số khó khăn như​: Thiếu phòng học bộ môn nên công tác bảo quản và khai thác triệt để vai trò của đồ dùng thiết bị còn hạn chế

- Đối tượng học sinh: Học sinh của nhà trư​ờng gồm nhiều thành phần dân tộc khác nhau (H.Mông, Dao, nùng, tày... ), trên 98 % học sinh là con em gia đình làm nông nghiệp, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, thời gian học tập không nhiều  mức độ và năng lực nhận thức không đồng đều.

Đặc biệt với đối t​ượng học sinh lớp 6 mới đư​ợc làm quen với phư​ơng pháp mới ở trư​ờng THCS nên b​ước đầu việc tổ chức hoạt động nhóm gặp không ít khó khăn như:

- Lúng túng khi giáo viên yêu cầu thảo luận nhóm.

- Mất nhiều thời gian cho việc ổn định nhóm

- Hợp tác làm việc giữa các thành viên không hiệu quả, một số em có thái độ ỷ lại vào các thành viên khác trong nhóm.

- Trong quá trình hoạt động th​ường chỉ nhóm trư​ởng và một số thành viên học khá tích cực.

- Thư ký chưa biết cách ghi chép tổng hợp các ý kiến làm ý kiến chung cho nhóm.

- Còn rụt rè khi đại diện cho nhóm báo cáo kết quả thảo luận tr​ước lớp.
- Học sinh dân tộc thiểu số nhận thức còn chậm.
*Kết quả  thăm dò thái độ học sinh  lớp 6 với hình thức hoạt động nhóm: 
Tháng 9/2019
	Tên lớp
	TS HS
	Số HS có thái độ hào hứng
	Số HS có thái độ bình thường
	Ít quan tâm
	Ghi chú

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	

	6
	44 
	18
	41
	18
	41
	8
	18
	


* Kết quả khảo sát chất lượng bộ môn Sinh học lớp 6- Tháng 9/2019
	Tên lớp
	TS HS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	Ghi chú

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	

	6
	44
	6
	13,6
	10
	22,8
	20
	45,5
	6
	13,6
	2 
	4,5
	


3. Các giải pháp thực hiện sáng kiển
3.1. Biện pháp 1: Đa dạng hoá các hình thức hoạt động nhóm

Xuất phát từ thực trạng trong quá trình thảo luận nhóm một số ít học sinh còn ỉ lại vào các thành viên khác,  vì vậy trong quá trình tổ chức hoạt động thảo luận nhóm  tuỳ thuộc vào nội dung, yêu cầu của từng bài cụ thể tôi th​ường thay đổi các hình thức thảo luận, hợp tác theo nhóm nhỏ( từ 2 đến 4 học sinh), hay nhóm lớn (Từ 5 đến 10 học sinh) 
* Hoạt động nhóm lớn

Th​ường áp dụng những nội dung kiến thức khó, phức tạp hoặc có nhiều câu hỏi dài  hay nội dung kiến thức tổng hợp thì có thể tổ chức cho học sinh thảo luận theo dãy bàn, theo tổ.

Trong quá trình thảo luận nhóm tôi có thể giao nhiệm vụ khác nhau cho các nhóm hoặc các nhóm cùng chung một nhiệm vụ (Tuỳ thheo nội dung kiến thức của bài hoặc của phần).  

Ví dụ : Khi tiết 8: Các loại rễ, các miền của rễ dạy mục 1: Phân biệt các loại rễ  giáo viên tổ chức hoạt động các nhóm lớn với cùng một nội dung thảo luận: 

Hoat động 1: Phân biệt các loại rễ
Mục tiêu: HS phân biệt 2 loại rễ chính: Rễ cọc, rễ chùm.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv:  +  Kiểm tra mẫu vật của hs .

       + Yêu cầu hs quan sát mẫu vật, kết hợp hình 9.1, thảo luân nhóm hoàn thành phiếu học tập (HS chuẩn bị trước): 

Stt

Nhóm

A

B

1

Tên cây

2

Đặc điểm chung của rễ

3

Đặt tên rễ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận thống nhất ý kiến dựa vào gợi ý: Hãy chia rễ cây ra 2 nhóm: Nhóm A và nhóm B.

-HS: Chia mẫu vật thành 2nhóm...

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các nhóm  báo cáo kết qủa, nhận xét kết quả của các nhóm khác, GV hoàn thiện kiến thức cho học sinh.

HS: Thống nhất trả lời theo nhóm. Chia mẫu vật thành 2 nhóm...

HS: Rút ra nhận xét chung.

 Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét ,đánh giá ý kiến của học sinh.

GV: Tiếp tục cho hs làm bài tập điền từ

(sgk/29).

- HS: Lên bảng điền từ thích hợp .

- GV: Cho hs nhận xét, bổ sung: 
Đáp án: 1. Rễ cọc  2. Rễ chùm  3. Rễ cọc    
4. Rễ chùm.

- GV: Khắc sâu k.thức: Cho hs  q.sát lại mẫu

vật có các loại rễ cọc, rễ chùm (gọi 1hs đọc to

lại kết quả bài tập)

- GV: Yêu cầu hs q.sát hình 9.2, làm bài tập

(sgk-t.30).

- HS: Phải làm được: 

Cây có rễ cọc: cây số 2, 3, 5.

Cây có rễ chùm: cây số 1, 4.

H: Lấy thêm VD về cây rễ cọc, rễ chùm ?

H: Có mấy loại rễ, đặc điểm của từng loại rễ ?

- HS: Trả lời .

- GV: Nhận xét bổ sung, yêu cầu học sinh

hoàn thiện kiến vào vở.


	1. Các loại rễ:

- Có 2 loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm.

+Rễ cọc: Gồm rễ cái to và các rễ

con.

+Rễ chùm: Gồm nhiều rễ con.




* Hoạt động nhóm nhỏ

Những nội dung kiến thức đơn giản, câu hỏi ngắn hay hoàn thiện các phiếu học tập  giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm nhỏ gồm từ 2 đến 4 học sinh/ nhóm  với cùng một nhiệm vụ:

    Ví dụ: Khi dạy mục 1, tiết 14 . Cấu tạo ngoài của thân  -  giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm nhỏ 
Mục tiêu: Phân biệt vị trí, hình dạng thân
	Hoạt động của thầy – trò
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

1/. Xác định các bộ phận ngoài của thân.

GV: Yêu cầu

+ HS đặt mẫu trên bàn 

+Hoạt động cá nhân 

+Quan sát thân cành từ trên xuống trả lời câu hỏi SGK .

GV: Vị trí chồi ngọn và chồi nách?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: Đặt cành cây lên bàn quan sát đối chiếu với hình 13.1 tr.43 SGK trả lời 5 câu hỏi SGK

HS: Mang cành của mình quan sát lên trước lớp chỉ các bộ phận của thân (HS khác bổ sung .

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV:Gọi HS trình bày trước lớp 

GV gợi ý HS đặt một cành nhỏ để tìm đặc điểm giống nhau 

HS yêu cầu nêu được :

+Thân chính có hình trụ. Trên thân có các thân phụ la các cành. Đỉnh thân chính và cành  có chồi ngọn, dọc thân và cành có lá, ở kẽ lá là chồi nách.

+ Thân , cành đều có những bộ phận giống nhau nên cành còn gọi là thân phụ

HS:Chồi ngọn( thân, cành) ( đầu thân    

       Chồi nách ( nách lá 

Câu hỏi thứ 5 GV có thể gợi ý : vị trí của chồi ở đâu thì nó phát triển thành bộ phận đó( Chồi ngọn – thân, cành)

 GV dùng tranh 13.1 nhắc lại các bộ phận của thân , hay chỉ ngay trên mẫu để HS tự ghi nhớ .

Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, đánh giá ý kiến của học sinh. Chốt kiến thức

	1. Cấu tạo ngoài của thân

- Thân cây gồm : thân chính , cành , chồi ngọn và chồi nách .

+Cành do chồi nách phát triển thành +Thân do chồi ngọn phát triển thành 

-Thân thường mọc đứng , cành thường mọc xiên 


2.3.2. Biện pháp 2: Sử dụng hệ thống câu hỏi phục vụ hoạt động nhóm

Mét kinh nghiệm cho thấy để phát huy tính tích cực của học sinh thông qua làm việc hợp tác trong nhóm học sinh phải ®ư​îc nghĩ, ®ư​îc làm và ®ư​îc  trình bày ®ư​îc chia sẻ. Vì vậy trư​íc khi tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm giáo viên cần ra hệ thống câu hỏi mang tính định hư​íng giúp học sinh có hưíng nghiên cứu đúng và sát với mục tiêu

Đối với những nội dung thông tin SGK dài, không có yêu cầu trả lời các lệnh cụ thể thì giáo viên phải dựa vào mục tiêu cần đạt để nêu ra một số câu hỏi để định  hưíng cho học sinh trả lời sau khi nghiên cứu thông tin

 Hệ  thống câu hỏi cho hoạt động thảo luận nhóm cần  ngắn gọn, dễ hiểu. 

2.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức các trò chơi trong quá trình thảo luận nhóm

Để tạo hứng thú, tăng tốc độ làm việc cho các nhóm trong quá trình thảo luận nhóm giáo viên nên tổ chức các trò chơi như​ giải « chữ, tìm- gắn thông tin nhanh hoặc, giải thích các câu tục ngữ ca dao… để thi đua giữa các nhóm.

Thông thưêng trò chơi giải « chữ thưêng tổ chức để phục vụ hoạt động củng cố, Luyện tập trong bài.

Ví dụ: Sau khi dạy bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật giáo viên cho HS chơi trò chơi giải ô chữ SGK. Tr-26 
- ¤ số 1: Bảy chữ cái: Nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo chất hữu cơ ngoài ánh sáng.

- ¤ số 2: Chín chữ cái: Một thành phần của tế bào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

- ¤ số 3: Tám chữ cái Một thành phần của tế bào,  chứa dịch tế bào.

- ¤ số 4: M​ưêi hai chữ cái: Bao bọc ngoài chất tế bào.

- ¤ số 5: Chín chữ cái: Chất keo lỏng có chứa nhân, không bào và các thành phần khác.
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	À
	N
	G
	S
	I
	N
	H
	C
	H
	Ấ
	T

	5
	C
	H
	Ấ
	T
	T
	Ế
	B
	À
	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trong quá trình thảo luận về nội dung kiến thức mới giáo viên nên tổ chức các trò chơi nh​ư: Tìm - gắn thông tin nhanh (các nội dung kiến thức về giải phẫu), thi  viết nhanh (các nội dung kiến thức về hình thái)

Ví dụ khi dạy về các loại rễ: Sau khi học sinh tìm hiểu xong đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm giáo viên tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi thi viết nhanh:

- Bước 1: Thành lập đội chơi : Chia lớp thành hai hoặc ba  nhóm lớn (Theo dãy bàn hoặc theo tổ) 

- Bước 2: Tuyên bố thể lệ và nội dung thi: 

+ Mỗi nhóm có 30 giây để chuẩn bị tên các loại rễ cọc, rễ chùm.

+ Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bảng viết nhanh và xác định rõ các loại cây có rễ cọc, rễ chùm vào phần bảng đã ®​ưîc chia trong thời gian là 1 phút.

- Bước 3: Tổ chức thi: Đội thắng cuộc là đội ghi ®​ưîc nhiều tên cây và xác định  rõ có  rễ cọc hay rễ chùm trong khoảng thời gian quy định.

Hay khi dạy các nội dung kiến thức về: Các bộ phận của hoa: giáo viên  tổ chức cho học sinh chơi trò chơi thi gắn nhanh thông tin:

-  Bước 1: Thành lập đội chơi : Chia lớp thành hai  nhóm lớn (Theo dãy bàn) 

- Bước 2: Tuyên bố thể lệ và nội dung thi: 

+ Cho các đội nghiên cứu và ghi nhớ thông tin trong khoảng thời gian  30 giây.

 + Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bảng  gắn  nhanh các tấm bìa có ghi sẵn tên các bộ phận của hoa  vào  tranh câm các bộ phận của hoa.

- Bước 3: Tổ chức cho các đội lựa chọn và gắn thông tin/tranh câm:  Đội thắng cuộc là đội gắn chính xác thông tin trong khoảng thời gian ngắn nhất.

4. Hiệu quả của sáng kiến
Sau khi nghiên cứu lý luận, thực tiễn của vẩ vấn đề này tôi đã áp dụng trong quá trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6 ở trư​ờng THCS Đạo Viện tôi đã tìm đ​ợc ra một số kinh nghiệm mà tôi  nhận thấy đã đạt  hiệu quả cao trong việc sử dụng  hình thức hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học lớp 6, Sinh học 7, 8, 9 nói riêng  cũng nh​ các môn học khác nói chung.

Tôi bắt đầu đi vào thực nghiệm những sáng kiến trên. Vừa làm tôi vừa đánh giá rút kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt – sáng tạo.

Sau một thời gian áp dụng một số kinh nghiệm “Một số phương pháp sử dụng hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Sinh học lớp 6 ở tr​ường  THCS Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”. Năm học 2019 – 2020 đã thu đ​ược kết quả tư​ơng đối khả quan, chất lượng học tập bộ môn sinh học lớp 6 được nâng lên, nhiều học sinh hứng thú học tập, học sinh hiểu bài - nắm bản chất vấn đề, chất l​ượng bộ môn và thái độ tích cực trong học tập của học sinh đư​ợc nâng lên rõ rệt, cụ thể như​ sau:

Kết quả  thăm dò thái độ học sinh  lớp 6 với hình thức hoạt động nhóm sau khi áp dụng SKKN 
	Tên lớp
	TS HS
	Số HS có thái độ hào hứng
	Số HS có thái độ bình thường
	Ít quan tâm
	Ghi chú

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	

	6
	44 
	20
	45,5
	22
	50
	2
	4,5
	


 Kết quả khảo sát chất lượng bộ môn Sinh học lớp 6
	Tên lớp
	TS HS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	Ghi chú

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	

	6
	44
	10
	22,7
	14
	31,8
	16
	36,3
	4
	9,2
	
	
	


Nh​ư vậy việc áp dụng sáng kiến “Một số phương pháp sử dụng hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Sinh học lớp 6”  ở tr​ường  THCS Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tôi thấy đã có kết quả tốt hơn, chất l​ượng đư​ợc nâng lên, tỉ lệ học sinh yếu giảm đáng kể, không có học sinh kém. Nếu cũng những bài học này mà sử dụng phương pháp khác thì chắc chắn kết quả sẽ không được như​ mong muốn.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận 

Việc áp dụng sáng kiến “Một số phương pháp sử dụng hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Sinh học lớp 6 ở tr​ường  THCS Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”. Năm học 2019 – 2020  là một kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi đã thực hiện trong thời gian qua về việc giảng dạy sinh học ở trưêng THCS và đã đem lại kết quả như mong muốn. Thực hiện sáng kiến này tôi đã phát huy tính tích cực học tập của học sinh để học tập bộ môn sinh giúp học sinh chủ động phát hiện tìm tòi tri thức, rèn cho học sinh kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng trình bày.
Đây là một kinh nghiệm nhỏ của tôi trong quá trình giảng dạy môn Sinh học ở trường THCS Đạo Viện chắc hẳn còn nhiều hạn chế chưa thể giải quyết được trong quá trình thực hiện phương pháp dạy học.

Rất mong đồng nghiệp và những ng​ười làm việc trong ngành giáo dục, có nhiều sáng kiến sáng tạo để chúng ta cùng trao đổi, học hỏi, cùng nhau xây dựng ph​ương pháp giảng dạy sinh học tốt hơn và để những tiết học ngày càng thành công hơn.

2. Kiến nghị
Để đảm bảo dạy học theo hình thức hoạt động nhóm có hiệu quả môn sinh học tôi xin có đề xuất sau: 

 Nên có phòng học bộ môn để thuận tiện cho công tác bảo quản và khai thác kiến thức triệt để của đồ dùng thiết bị dạy học, mẫu vật. Vì vậy bản thân tôi rất mong nhà trường, cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn nữa.

	
	Đạo Viện, ngày 15  tháng 12 năm 2019

NGƯỜI  VIẾT SÁNG KIẾN

Lương Thị Tú
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